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Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - kinh doanh nhà 

TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, năng động
trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, cũng là nơi có số lượng doanh nghiệp nhà n
ước (DNNN) cổ phần hoá nhiều nhất cả nước. Đến hết tháng 4-2005, TP. Hồ Chí
Minh đã cổ phần hoá 148 trong tổng số 887 DNNN trên địa bàn. Dự kiến đến cuối
năm 2006, TP. Hồ Chí Minh sẽ cổ phần hoá được 700 DNNN. 

Trước khi tiến hành cổ phần hóa, toàn bộ 148 DNNN trên đều có tổ chức cơ
sở đảng (TCCSĐ). Sau khi cổ phần hóa, các TCCSĐ này hoạt động trong môi tr
ường mới, với chức năng, nhiệm vụ mới. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để củng cố
và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, giữ vững vai trò
lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cổ phần này. 

Khi chuyển sang hoạt động trong doanh nghiệp cổ phần, đa số các TCCSĐ
không tránh khỏi bỡ ngỡ. Đảng ủy cấp trên và cơ quan chủ quản đã cử cán bộ
sang quản lý phần vốn nhà nước và các TCCSĐ trong DNNN đã cổ phần hoá
vẫn trực thuộc đảng ủy cấp trên như trước đây, tạo điều kiện cho các TCCSĐ
hoạt động không bị  gián đoạn. Khi chưa có quy định mới của Ban Bí thư Trung
ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ cơ sở trong loại hình
doanh nghiệp này, Hướng dẫn số 12-HD/TCTW ngày 24-1-2000 của Ban Tổ
chức Trung ương đã giúp cho TCCSĐ xác định được mối quan hệ phối hợp hoạt
động với Ban điều hành (tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc) nhằm mục
tiêu sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, giữ vững và phát triển vốn nhà nước,
tăng lợi nhuận, nâng cao đời sống người lao động. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn
Thanh niên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, đảng bộ cơ sở trong các doanh
nghiệp cổ phần có vốn nhà nước đã tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ,
bảo vệ lợi ích người lao động. Đảng viên trong doanh nghiệp cổ phần nắm giữ
hầu hết các vị trí chủ chốt trong Ban lãnh đạo và các trưởng phòng, ban, xí
nghiệp trực thuộc. Đây là thuận lợi cơ bản, giúp doanh nghiệp cổ phần giữ vững
nền nếp công tác xây dựng đảng, ổn định và phát triển sản xuất - kinh doanh.
Thực tế 12 năm qua cho thấy, 90% số doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước
làm ăn có lãi, cổ tức hằng năm là 17%, vốn điều lệ tăng bình quân 44%/năm,
doanh thu tăng 23,6%/năm, thu nhập bình quân người lao động tăng 12%/năm.
Tuy nhiên, sau khi doanh nghiệp đã cổ phần, sở hữu nhà nước trong doanh
nghiệp giảm theo tỷ lệ trị giá cổ phiếu. Cơ cấu Hội đồng quản trị (chủ sở hữu)
được hình thành theo tỷ lệ cổ phiếu. Vì thế, Ban điều hành không chỉ gồm những
cán bộ lãnh đạo chủ chốt của DNNN trước đây mà sẽ có một số thành viên Hội
đồng quản trị và Ban điều hành không phải là đảng viên. Mối quan hệ giữa Hội
đồng quản trị, Ban điều hành với bí thư cấp ủy trong doanh nghiệp cổ phần
không được chặt chẽ và thống nhất như trong DNNN. Các đảng viên trong doanh 



nghiệp cổ phần tuy còn đủ số lượng và giữ một số vị trí quan trọng trong Ban điều
hành, là trưởng, phó phòng, ban, giám đốc, phó giám đốc các xí nghiệp trực
thuộc, song vẫn bị chi phối bởi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Việc này ảnh
hưởng không nhỏ tới công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp cổ phần có vốn
nhà nước và hoạt động của các TCCSĐ vốn được thành lập trong DNNN.  

Để tăng cường công tác xây dựng đảng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, giữ vững vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng
trong các doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, theo chúng tôi, cần thực hiện
đồng bộ các giải pháp sau: 

Một là, làm tốt công tác cán bộ. Công tác cán bộ vốn đã có vị trí quan trọng
đối với công tác xây dựng đảng trong DNNN, nay càng có vị trí quan trọng đối với
công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước. Để làm
tốt việc này, trước hết Ban Tổ chức Thành ủy cần cụ thể hóa các văn bản hướng
dẫn của Trung ương, hướng dẫn các đơn vị chủ quản về tiêu chuẩn cán bộ được
cử sang hoạt động trong doanh nghiệp cổ phần, nhất là đối tượng, tiêu chuẩn cán
bộ tham gia Hội đồng quản trị. Đồng thời, cần có chính sách để ổn định số cán
bộ được cử sang làm việc ở công ty cổ phần có vốn nhà nước. Bởi, số cán bộ
được cử sang quản lý phần vốn nhà nước thường bị điều động công tác, hoặc chỉ
công tác tại doanh nghiệp cổ phần trong thời gian đầu, dẫn đến tình trạng không
bảo đảm tính đa sở hữu trong doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, tỷ lệ đảng
viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban điều hành giảm, ảnh hưởng không tốt
đến điều kiện hoạt động của tổ chức đảng tại các doanh nghiệp này. Cần chọn
lựa cán bộ giỏi chuyên môn, lập trường kiên định, trung kiên với Đảng sang quản
lý phần vốn nhà nước và tham gia Ban điều hành trong doanh nghiệp sau cổ
phần.  

Trong môi trường công tác mới, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải nhanh chóng
thích nghi, được cập nhật những kiến thức lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ mới. Vì
vậy, phải làm tốt công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ. Cần có quy hoạch đào tạo
cán bộ công tác tại các doanh nghiệp cổ phần hoá trong thời gian trước mắt cũng
như lâu dài. Nội dung đào tạo là kiến thức về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế, hội
nhập kinh tế thế giới, kiến thức pháp luật... Nên mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
và thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, vì quá trình cổ phần hoá diễn ra
trong một thời gian tương đối dài (ở TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành được hơn 12
năm và còn tiếp tục). Trường cán bộ của Thành phố cần nghiên cứu, thường
xuyên đổi mới nội dung đào tạo cho đội ngũ cán bộ trong các doanh nghiệp cổ
phần. 

Hai là, làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Khi thực hiện cổ phần hóa, một số
cán bộ, đảng viên có tâm lý hoang mang, không biết tình hình rồi sẽ ra sao, tổ
chức đảng có vai trò như thế nào đối với hoạt động của doanh nghiệp cổ phần,
việc phân công nhiệm vụ đảng viên và thực hiện nhiệm vụ được phân công có còn
như trước khi tiến hành cổ phần hóa không? Để giải quyết vấn đề này, tổ chức
đảng, mà trước hết là cấp ủy, cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên,
tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ chủ trương đổi mới và sắp
xếp lại DNNN của Đảng, Nhà nước ta, tiến trình và các bước tiến hành cổ phần
hóa, nhiệm vụ của tổ chức đảng và của từng đảng viên trong việc ổn định và phát
triển sản xuất, kinh doanh giai đoạn đầu chuyển sang hoạt động theo mô 



hình công ty cổ phần. Hình thức giáo dục chính trị tư tưởng có thể là phổ biến các
văn bản, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên tại các cuộc sinh hoạt chi bộ, hoặc dưới
hình thức sinh hoạt chuyên đề. Một khi tư tưởng đã thông suốt, cán bộ, đảng viên
sẽ hăng hái phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực thực hiện nhiệm vụ
đã được phân công, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong
doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước. 

Ba là, ban tổ chức cấp ủy các cấp sớm có văn bản hướng dẫn vận dụng thực
hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh
nghiệp có vốn nhà nước liên doanh với nước ngoài nhằm tạo điều kiện để các tổ
chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần hoạt động được thuận lợi. Trên cơ sở đó,
các doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước dần dần xác lập mối quan hệ giữa
đảng bộ, chi bộ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, với các tổ chức liên quan
và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ lẫn
nhau và nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong loại hình doanh nghiệp này. 

Bốn là, thường xuyên nắm bắt thông tin và nghiên cứu tình hình hoạt động
của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cổ phần để sửa đổi, bổ sung các điều
khoản quy định và chế độ, chính sách đã ban hành phù hợp thực tế. Các bộ, ban,
ngành ở Trung ương có liên quan cần thường xuyên nắm bắt thông tin về hoạt
động của các doanh nghiệp sau cổ phần để có những biện pháp kịp thời vừa thúc
đẩy quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, vừa tạo điều kiện xây dựng,
củng cố tổ chức đảng trong loại hình doanh nghiệp này. 


